	PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

             đề chính thức
	đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

 năm học 2014 - 2015
Môn:  Ngữ văn - Lớp 7  (Thời gian: 60 phút)




Câu 1: (1 điểm).
 Hãy giải thích nghĩa của các từ sau: Lương tâm, Cảnh cáo, Nhạy cảm, Háo hức, Can đảm.

 Câu 2: (3 điểm). Viết một đoạn văn ngắn từ (10 đến 15 câu), nhập vai nhân vật Dế Choắt để giới thiệu về Dế MÌn qua văn bản Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế mÌn phưu lưu ký) của Tô Hoài.
Câu 3 (6 điểm)
Hãy miêu tả quang cảnh buổi lễ khai giảng vừa diễn ra ở trường em./.
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Câu 1: (1 điểm).
Hãy giải thích nghĩa của các từ sau: Lương tâm, Cảnh cáo, Nhạy cảm, Háo hức, Can đảm.

Câu 2: (3điểm). Viết một đoạn văn ngắn từ (10 đến 15 câu), nhập vai nhân vật Dế Choắt để giới thiệu về Dế MÌn qua văn bản Bài học đường đời đầu tiên  (trích Dế mÌn phưu lưu ký) của Tô Hoài.
Câu 3 (6 điểm)
Hãy miêu tả quang cảnh buổi lễ khai giảng vừa diễn ra ở trường em./.
	PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ


        đề chính thức
	hướng dẫn chấm thi khảo sát chất lượng đầu năm

- năm học 2014 - 2015
Môn:  Ngữ văn - Lớp 7  (Thời gian: 60 phút)




	Câu
	Nội dung cần đạt
	Thang điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	Lương tâm: Chỉ yếu tố tinh thần giúp bản thân nhận ra được cái đúng, cái sai về đạo đực để có thể tự điều chỉnh việc làm của mình.
	0.25đ

	
	Cảnh cáo: Phê phán một cách nghiêm khắc đối với những việc làm sai trái.
	0.25đ

	
	Nhạy cảm: Cảm nhận nhanh và tinh tế bằng các giác quan, bằng cảm tính
	0.25đ

	
	Háo hức: ở trạng thái tình cảm vui, phấn khởi khi nnghỉ đến một điều hay và nóng lòng muốn làm ngay điều đó.
	0.25đ

	
	Can đảm: Có tinh thần mạnh mẽ, không sợ khó khăn, gian khổ, hiểm nguy.
	0.25đ

	Câu 2
(3 điểm)
	- Biết thể thức trình  bày đoạn văn.

- Nhập vai thành nhân vật Dế Choắt; xưng hô ở ngôi thứ nhất: ta, tôi, tớ, mình...

- Sử dụng các từ tượng thanh, tượng hình khi miêu tả về nhân vật Dế MÌn
	1đ

	
	- Giới thiệu được nhân vật Dế MÌn: hùng dũng, đẹp đẽ, cường tráng về hình dáng; kiêu căng, tự phụ, xốc nổi trong tính cách; đã gây ra cái chết đáng thương cho Dế Choắt và rút ra bài học cho mình.
	2đ

	Câu 3
(6điểm)
	Hãy miêu tả quang cảnh buổi lễ khai giảng vừa diễn ra ở trường em.

   1/Yêu cầu chung:
- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp,không mắc các lỗi về chính tả,
từ ngữ,cú pháp.

- Bố cục: Đủ 3 phần cân đối; từ ngữ rõ ràng , chính xác; câu văn trôi chảy, thể hiện tình cảm, thái độ người viết.

- Nắm vững phương pháp làm văn miêu tả cảnh , biết lựa chọn hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc và miêu tả theo một trình tự hợp lí. 


	

	
	2/Yêu cầu cụ thể  


	

	
	a. Mở bài : 

Giới thiệu thời gian, địa điểm, quang cảnh chung…của buổi lễ khai giảng. 


	1®

	
	b. Thân bài : Tả chi tiết theo trình tự thích hợp: Trình tự thời gian, trình tự không gian.

* Trước giờ khai giảng:
- Con đường gần trường học, học sinh nô nức kéo về.

- Cổng trường: băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa,…

- Học sinh: gương mặt tươi vui, áo quần chỉnh tề, khăn quàng phấp phới.

- Sân trường: ồn ào, náo nhiệt.

- Khán đài: rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, ảnh Bác,…

* Lễ khai giảng:

- Ổn định hàng ngũ.

- Mở đầu buổi lễ: Chào cờ, Quốc ca, Đội ca hùng tráng.

- Điểm qua chương trình buổi lễ : diễn văn khai giảng của thầy ( cô ) hiệu trưởng, thả bong bóng chào mừng học sinh lớp Sáu, thư của Chủ tịch nước,  lời phát biểu của đại biểu, âm vang tiếng trống trường, …

- Văn nghệ ( nếu có )


	4®

	
	c. Kết bài : 

-Buổi lễ kết thúc, ấn tượng để lại trong lòng em.

-Lời hứa quyết tâm của bản thân trong năm học mới.


	1®

	     Lưu ý: 

 - Bài viết phải tả được quang cảnh và không khí của ngày khai trường, tránh lạc sang thể văn tường thuật.

  - Giáo viên trân trọng ý sáng tạo của học sinh.
 - Giáo viên có thể linh hoạt trong biểu chấm đối với  những bài trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, diễn đạt tốt, bài văn trình bày có nhiều cảm xúc.
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Câu 1. (2 điểm)


 Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ trong câu sau: “Từ tít trên cao kia, mùi hoa ly tỏa xuống thơm ngát”.


Câu 3. (2 điểm)


Cho bài ca dao sau:





“Mồ hôi mà đổ xuống đồng,

Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.





Mồ hôi mà đổ xuống vườn,




Dâu xanh, lá tốt, vấn vương tơ tằm.”

a) Xác định ý nghĩa của từ “mồ hôi” trong bài ca dao trên?

b) Bài ca dao trên đã giúp em hiểu thêm được điều gì?

Câu 4. (6 điểm): Tự luận

Đã có lần em được khen (là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến...), điều đó đem lại cho gia đình em một niềm vui lớn. Hãy tả lại cảnh gia đình em nhân dịp đó.

                                         ------------------Hết--------------------

	PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS DÂN CHỦ
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT VÀO LỚP 6

Năm học 2014 – 2015
Môn: Văn + Tiếng Việt


Câu 1. (1 điểm)


 - Học sinh xác định đúng các bộ phận như sau:

Từ tít trên cao kia, mùi hoa ly // tỏa xuống thơm ngát.

          TN

    CN                        VN


Câu 2 : ( 2điểm)

a/ Hai từ trong từng cặp từ khác nhau ở chỗ:

+ Về nghĩa: một từ có nghĩa khái quát, chỉ loại lớn; một từ có nghĩa cụ thể, chỉ loại nhỏ. (cho 0,5 đ)

+ Về cấu tạo: một từ là từ ghép chính phụ (từ ghép có nghĩa phân loại), một từ là từ ghép đẳng lập (từ ghép có nghĩa tổng hợp). (cho 1 đ)

b/ tìm thêm hai cặp từ : ví dụ: nhà kho/ nhà cửa; ruộng bậc thang/ ruộng nương. (mỗi cặp từ đúng, cho 0, 25 đ)


Câu 3. (2 điểm)

a) Điệp từ “mồ hôi” được nhắc lại 2 lần muốn nhấn mạnh sự lao động vất vả, khó nhọc của người nông dân (1 điểm)

b) Qua bài ca dao trên học sinh thấy được sự lao động vất vả của người nông dân và giá trị của sự lao động vất vả ấy đã mang lại những vù mùa bội thu...

-> Từ đó càng yêu mến kính trọng những người nông dân và những thành quả lao động của họ. (1 điểm)

Câu 4. (5 điểm): Tự luận

A. Mở bài (1 điểm)


- Giới thiệu về lần được khen đó (vào thời gian nào? lớp mấy?)


B. Thân bài:


Tả lại diễn biến cảnh đó:


- Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi...(0,5điểm)


+ Bố: vui mừng, tự hào, khen...


+ Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em...


+ Anh (chị, em): trêu đùa, động viên


+ Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em (2,5điểm)


C. Kết bài (1 điểm)


- Suy nghĩ + tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...)


- Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để nhiều lần đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến mang lại niềm vui cho gia đình.


* 1 điểm hình thức:    Thể loại văn tả cảnh sinh hoạt





  Bố cục 3 phần rõ ràng





  Chữ viết sạch sẽ, không sai lỗi chính tả.
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Câu 1(3,0 điểm) Cho đoạn thơ sau :

Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ :

“Cục..cục tác cục ta”

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ

a) Đoạn thơ trên nằm trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

b) Xác định biện pháp nghệ thuật,nêu ngắn gọn tác dụng.

Câu  1 (2,0 ®iÓm) Chuyển câu chủ động sau sang câu bị động theo 2 cách ?

                               Mọi người yêu mến em

Câu  2  (5,0 điểm)
                 Hãy chứng minh rằng ''Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta''.

ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN 8.
I. TRẮC NGHỊÊM:(3 điểm mỗi câu 0,5đ)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	A
	A


II/ Tự luận(7đ) 
Câu 1 (2 điểm) Chuyển đổi câu chủ động thầnh câu bị động theo 2 cách

Cách 1: Em được mọi người yêu mến .

Cách 2: Em được yêu mến .
Câu  2  (5,0 điểm.) Nội dung đảm bảo các ý 

a.  Mở bài (0,5 điểm)
- Giới thiệu về rừng và khái quát vai trò của rừng đối với cuộc sống con người : là đối tượng được quan tâm, đặc biệt là thời gian gần đây.

- Sơ lược về vấn đề bảo vệ rừng : là nhiệm vụ cấp bách, liên quan đến sự sống còn của nhân loại, nhất là trong những năm gần đây.

b.  Thân bài (3,0 điểm)
- Nêu định nghĩa về rừng :(0,5 điểm)
- Lợi ích của rừng: (1.0 điểm)
+ cân bằng sinh thái.....

+ Bảo vệ , chống xói mòn....

+ Lợi ích kinh tế........

- Biện pháp bảo vệ rừng (1.0 điểm)
- Rút ra bài học về bảo vệ rừng. (1.0 điểm)
c.  Kết bài: (0,5 điểm)
- Trách nhiệm của bản thân ......

- Là HS cần có ý thức........
Hình thức (1 điểm)
- Trình bày sạch , đẹp . luận điểm rõ ràng rõ ràng.

- bố cục chặt chẽ, có sử dụng từ ngữ chuyển tiếp giữa các đoạn văn
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Câu 1 (2 điểm):

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Tôi bật cười bảo (1):

- Sao cụ lo xa quá thế (2)? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ! (3) Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay (4)! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại (5)?

- Không, ông giáo ạ (6)! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu (7)?

a/ Trong những câu trên (được đánh số 1,2.3.4.5.6.7), câu nào là câu cầu khiến, câu nào là câu trần thuật, câu nào là câu nghi vấn?

b/Câu nào là câu nghi vấn dùng để hỏi?

c/ Câu nào là câu nghi vấn không được dùng để hỏi?

d/ Cho ví dụ một hành nói được thực hiện gián tiếp.

Câu 2(8 điểm). Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau luôn nhớ lời dạy: “Người không học như ngọc không mài” Em hiểu câu nói trên như thế nào?  
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Câu 1 (2 điểm):

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Tôi bật cười bảo (1):

- Sao cụ lo xa quá thế (2)? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ! (3) Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay (4)! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại (5)?

- Không, ông giáo ạ (6)! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu (7)?

a/ Trong những câu trên (được đánh số 1,2.3.4.5.6.7), câu nào là câu cầu khiến, câu nào là câu trần thuật, câu nào là câu nghi vấn?

b/Câu nào là câu nghi vấn dùng để hỏi?

c/ Câu nào là câu nghi vấn không được dùng để hỏi?

d/ Cho ví dụ một hành nói được thực hiện gián tiếp.

Câu 2(8 điểm). Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau luôn nhớ lời dạy: “Người không học như ngọc không mài” Em hiểu câu nói trên như thế nào?  

Đáp án

Câu 1 (2 điểm):

a.Câu 1,3,6 là câu trần thuật, câu 2,5,7 là câu nghi vấn, câu 4 là câu cầu khiến. (0,5đ)

b.Câu 7 là câu nghi vấn dùng để hỏi.(0,5đ)

c.Câu 2,5 là câu nghi vấn không được dùng để hỏi.(0,5đ)

d. Lấy được ví dụ và chỉ rõ.(0,5đ)

Câu 4(8 điểm):


MB: Giới thiệu câu tục ngữ và nêu vấn đề cần giải thích – CM: Giá trị của việc học với đời sống mỗi người.( 1đ)


TB: 6đ

* Giải thích (2đ)

- Nghĩa đen : 

+ Người không học: Không chịu học tập, không chịu tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của nhân loại.

+ Ngọc không mài: ngọc không được qua chế tác, mài giũa thì chỉ là một viên đá tầm thường, không bộc lộ được phẩm chất quí giá.

· Nghĩa bóng của câu tục ngữ: Lối nói so sánh nhằm khẳng định vai trò của học tập trong cuộc đời mỗi con người.

* Vì sao người không học tập lại bị coi là kém giá trị ?( 2đ)


+ Vì không học tập thì không có tri thức.



+ Người không học hỏi thì trí tuệ tình cảm không phát triển, không thể xây dựng đóng góp cho xã hội…

+ Người không học cũng như ngọc không mài, không bộc lộ được phẩm chất của mình, vốn là tốt đẹp nhưng cả hai sẽ trở nên  kém giá trị. 

* CM ý nghĩa của việc học tập và học sinh trong thời đại ngày nay học ntn.(2đ )


KB:   - Sự so sánh của người xưa là chính xác và sáng suốt.



- Nhiệm vụ của mỗi người là phải học tập tốt, học suốt đời để làm người có ích. (1đ)

